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Mở đầu

Cho (R,m, k) là một vành địa phương Noether với iđêan cực đại duy nhất

m. Gọi à(m) là số phần tử sinh tối tiểu của m. Ta luôn có

µ(m) ≥ dimR.

Nếu đẳng thức xảy ra, tức là à(m) = dimR, thì R được gọi là vành địa

phương chính quy. Khái niệm vành địa phương chính quy lần đầu tiên được

đưa ra bởi Wolfang Krull vào năm 1937. Tuy nhiên nó chỉ thực sự được quan

tâm trong cuốn sách của Oscar Zariski vài năm sau đó. Trong cuốn sách đó

Zariski đã chỉ ra vai trò đặc biệt quan trọng của vành chính quy trong hình

học đại số. Ông đã chứng minh rằng một điểm trên một đa tạp đại số là không

kỳ dị khi và chỉ khi vành các hàm chính quy tại điểm đó là vành địa phương

chính quy. Từ đó các vành địa phương chính quy đã được rất nhiều nhà toán

học nghiên cứu cũng như tìm hiểu các ứng dụng trong đại số, lý thuyết số và

hình học đại số.

Sự ra đời của đại số đồng điều đã bổ sung thêm một công cụ mới đặc biệt

hữu ích cho việc chứng minh các tính chất của vành chính quy. Các nhà toán

học Auslander- Buchsbaum- Serre đã chứng minh được rằng một vành địa

phương là chính quy khi và chỉ khi mọi môđun hữu hạn sinh đều có chiều

xạ ảnh hữu hạn. Dựa vào đó họ đã chứng minh sự bảo toàn qua địa phương

hoá của tính chính quy một cách đơn giản (Một định lý mà trước đấy chứng

minh hết sức phức tạp). Đồng thời các nhà toán học Auslander- Buchsbaum-

Nagata cũng chứng minh được một tính chất quan trọng khác của vành chính

quy là tính phân tích duy nhất.

Mục đích của luận văn là trình bày lại chi tiết định nghĩa và một số tính chất

cơ bản của vành chính quy được trình bày trong bài giảng của A. V. Jayan-

than, Regular local ring (2005). Cấu trúc của luận văn gồm có 3 chương và

được trình bày cụ thể như sau:
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Chương 1 được dùng để trình bày khái niệm và một số kết quả về vành chính

quy trong trường hợp địa phương. Trong đó tiết 1 được dành để chuẩn bị một

số kiến thức về hệ sinh cực tiểu và số phần tử sinh cực tiểu của iđêan. Tiết 2

được dùng để trình bày định nghĩa, một số tính chất và ví dụ vành chính quy

địa phương. Một trong những kết quả chính của chương được trình bày trong

tiết này là Định lý 1.2.9 nói rằng mọi vành chính quy địa phương đều là miền

nguyên. Tiết 3 được dành để trình bày về hệ tham số chính quy của vành địa

phương chính quy. Kết quả chính của tiết 3 là đặc trưng tính chính quy của

vành địa phương chính quy qua tính chất của vành phân bậc liên kết.

Tiếp theo trong chương 2, chúng tôi sẽ trình bày các tính chất đồng điều của

vành địa phương chính quy. Để chuẩn bị cho chứng minh các kết quả chính

của chương chúng tôi sẽ dành tiết 1 để nhắc lại định nghĩa, lấy ví dụ và chứng

minh một số tính chất về chiều xạ ảnh của môđun. Trong tiết 2 chúng tôi

trình bày các kết quả chính của chương này, trong đó chúng tôi chứng minh

đặc trưng một vành địa phương là chính quy thông qua tính hữu hạn của chiều

đồng điều của các môđun trên đó (Định lý Auslander - Buchsbaum - Serre).

Một hệ quả quan trọng của định lý này là sự bảo toàn qua địa phương hoá

của tính chính quy cũng được trình bày trong tiết này.

Cuối cùng chương 3 được dành để trình bày về vành chính quy trong trường

hợp không địa phương. Trong tiết 1 của chương này chúng tôi nêu khái niệm

và chứng minh một số tính chất của vành chính quy không địa phương. Kết

quả chính của tiết 1 là mệnh đề 3.1.3 về sự tương đương giữa tính chính quy

của một vành và vành đa thức trên đó . Trong khi đó tiết 2 được dùng để

trình bày kết quả chính của chương. Dựa vào các kết quả đã có ở chương 1

và chương 2 chúng tôi sẽ chứng minh mọi vành chính quy đều là miền phân

tích duy nhất (Định lý Auslander - Buchsbaum - Nagata).
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Chương 1

Vành địa phương chính quy

Trong suốt luận văn này, một vành luôn là vành giao hoán, Noether, có

đơn vị khác không.

Mục đích của Chương 1 là trình bày khái niệm và một số kết quả về vành

chính quy trong trường hợp địa phương. Tiết 1 được dành để chuẩn bị một số

kiến thức về hệ sinh cực tiểu và số phần tử sinh cực tiểu của iđêan. Các khái

niệm và kết quả trong tiết này sẽ được dùng để định nghĩa và chứng minh

các tính chất của vành địa phương chính quy trong các tiết sau. Trong tiết

2, chúng tôi trình bày định nghĩa, một số tính chất và ví dụ vành chính quy

địa phương. Một trong các kết quả chính được chứng minh là mọi vành địa

phương chính quy đều là miền nguyên. Tiết 3 được dành để trình bày về hệ

tham số chính quy của vành chính quy địa phương.

1.1 Hệ sinh cực tiểu của iđêan

Ta luôn xét (R,m, k) là một vành địa phương Noether với iđêan cực đại m

và trường thặng dư k = R/m.

Định nghĩa 1.1.1. Một hệ sinh x1, x2, . . . , xn của m là tối tiểu nếu ta bỏ đi

bất kỳ phần tử xi nào thì phần còn lại x1, x2, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xn không

là hệ sinh của m.
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Ví dụ 1.1.2. Cho k là một trường, xét vành k[[X1, . . . , Xn]]. Ta biết

k[[X1, . . . , Xn]] là vành địa phương Noether có iđêan cực đại m =

(X1, . . . , Xn). Dễ thấy rằng hệ X1, . . . , Xn là hệ sinh tối tiểu của m.

Mệnh đề sau đây cho ta một điều kiện tương đương với định nghĩa hệ sinh

tối tiểu.

Mệnh đề 1.1.3. Cho x1, x2, . . . , xn ∈ m. Khi đó hệ x1, x2, . . . , xn là hệ sinh

tối tiểu của m khi và chỉ khi x1, x2, . . . , xn ∈ R/m2 là cơ sở của k- không

gian vÐct¬ m/m2.

Chứng minh. (⇒) Giả sử x1, x2, . . . , xn là hệ sinh tối tiểu của m. Suy ra

x1, x2, . . . , xn là hệ sinh của m/m2. Thật vậy xét một phần tử x ∈ m/m2. Do

x ∈ m = (x1, . . . , xn) nên

x =
n∑
i=1

aixi, ai ∈ R.

Suy ra

x =
n∑
i=1

aixi + m2 =
n∑
i=1

(ai + m)(xi + m2) + m2 =
n∑
i=1

aixi,

trong đó ai = ai + m ∈ R/m, xi = xi + m2 ∈ m/m2. Vậy x1, x2, . . . , xn là

hệ sinh của m/m2.

Bây giờ ta giả sử x1, x2, . . . , xn không độc lập tuyến và x1 =
n∑
i=2

aixi, ai ∈

R/m suy ra

x1 −
n∑
i=2

aixi ∈ m2 = (x1, x2, . . . , xn)
2
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⇔ x1 −
n∑
i=2

aixi =
n∑

i,j=1

aijxixj, aij ∈ R

⇔ x1 −
n∑
i=2

aixi = a11(x1)
2 +

n∑
(i,j) 6=(1,1)

aijxixj

⇔ x1(1− a1x1) =
n∑
i=2

aixi +
n∑

(i,j) 6=(1,1)

aijxixj

⇔ x1 =
1

1− a1x1
(
n∑
i=2

aixi +
n∑

(i,j)6=(1,1)

aijxixj) ∈ (x2, . . . , xn)

(Vì x1 ∈ m nên 1 − a1x1 khả nghịch trong vành địa phương R). Điều này

mâu thuẫn với giả thiết x1, x2, . . . , xn là hệ sinh tối tiểu của m. Do đó hệ

x1, x2, . . . , xn là độc lập tuyến tính. Vậy x1, x2, . . . , xn là cơ sở của k - không

gian vÐct¬ m/m2.

(⇐) Ngược lại, giả sử x1, x2, . . . , xn là cơ sở của kưkhông gian véctơ m/m2.

Ta có m = (x1, x2, . . . , xn)R + m2 nên

m/I = (m2 + I)/I = m(m/I),

với I = (x1, x2, . . . , xn). Theo bổ đề Nakayama ta có m/I = 0 hay

m = I . Vậy x1, x2, . . . , xn là hệ sinh của m. Tiếp theo ta đi chứng minh

hệ x1, x2, . . . , xn là tối tiểu. Thật vậy giả sử ngược lại hệ x1, x2, . . . , xn

không phải là hệ sinh tối tiểu của m, suy ra tồn tại hệ xi1, . . . , xit là một hệ

sinh tối tiểu của m. Theo giả thiết suy ra xi1, . . . , xit là cơ sở của k - không

gian véctơ m/m2 điều này mâu thuẫn với giả thiết x1, x2, . . . , xn là cơ sở của

k-không gian véctơ m/m2. Vậy x1, x2, . . . , xn là hệ sinh tối tiểu của m.

Định nghĩa 1.1.4. Cho (R,m, k) là một vành địa phương Noether. Số phần

tử của một hệ sinh tối tiểu của m được ký hiệu là à(m).

Ví dụ 1.1.5. Cho k là một trường, xét vành k[[X1, . . . , Xn]]. Ta biết

k[[X1, . . . , Xn]] là vành địa phương Noether có iđêan cực đại m =
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(X1, . . . , Xn) và hệ X1, . . . , Xn là một hệ sinh tối tiểu của m. Vậy ta có

µ(m) = n.

Bổ đề 1.1.6. Ta có

(a) µ(m) = dimk(m/m
2).

(b) µ(m) ≥ dim(R).

Chứng minh. (a) Giả sử x1, x2, . . . , xn là hệ sinh tối tiểu củam với n = à(m).

Mặt khác theo Bổ đề 1.1.3 hệ x1, x2, . . . , xn là cơ sở của k-không gian véctơ

m/m2 nên ta có dimk(m/m
2) = n.

Vậy ta có à(m) = dimk(m/m
2).

(b) Giả sử x1, x2, . . . , xn là hệ sinh tối tiểu của m. Vì

dim(R/(x1, x2, . . . , xn)) = dim(R/m) = 0,

nên tồn tại xi sao cho dim(R/xiR) < dimR. Ta sẽ chứng minh bằng quy

nạp theo dimR

+ Với dimR = 0, 1 là hiển nhiên.

+ Giả sử dimR > 1. Theo định lý giao Krull ta có dim(R/x1R) =

dimR − 1. Mặt khác vì x2, . . . , xn là hệ sinh tối tiểu của m (với m là iđêan

của R/x1R). Bằng quy nạp cho R/x1R ta được

µ(m) ≥ dim(R/x1R)⇔ µ(m)− 1 ≥ dimR− 1.

Vậy ta có à(m) ≥ dim(R).

Tính chất sau đây của hệ sinh tối tiểu được dùng nhiều lần trong luận văn

này.

Mệnh đề 1.1.7. Cho I ⊆ m là một iđêan của R. Nếu x1, x2, . . . , xr ∈ m có

ảnh x1, x2, . . . , xr là hệ sinh tối tiểu của m/I thì tồn tại xr+1, . . . , xn ∈ I
với r ≤ n sao cho hệ x1, . . . , xr, xr+1, . . . , xn là hệ sinh tối tiểu của m.


